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MỘT Số ĐặC Điểm chung của bệnh nhân ung thư vú  
đến khám tại bệnh viện k từ năm 2005-2008  

                                            
                                       Nguyễn Tuấn Hưng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế 

 
Đặt vấn đề: 
Ung thư vú (UTV) là loại ung thư thường gặp nhất ở 

phụ nữ tại nhiều nước trên thế giới. Trong số các bệnh 
ung thư ở nữ, UTV chiếm tới 35%. Mỗi năm trên toàn thế 
giới có khoảng 1,2 triệu người mắc. 

Tỷ lệ mắc UTV có xu hướng tăng dần trong những 
năm trở lại đây nhưng tỷ lệ chết do bệnh này đã từng 
bước được cải thiện nhờ các thành tựu đạt được trong 
phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị. Tỷ lệ mắc của 
UTV tăng nhanh (khoảng 5%/năm) hơn ở các nước đang 
phát triển, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam á. Các thay 
đổi về chủng tộc liên quan đến tình trạng mắc ung thư đã 
được xác định ở một số quần thể khác nhau. Tại Châu ¸, 
tuổi trung bình của phụ nữ mắc UTV tại thời điểm chẩn 
đoán thấp hơn ở Âu Mỹ, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi có tỷ 
lệ lớn được chẩn đoán UTV ở độ tuổi còn kinh. Điều này 
gợi   đến một sự khác biệt về các yếu tố nguy cơ gây 
UTV đối với phụ nữ Châu ¸. 

Tại Việt Nam, thống kê ghi nhận ung thư ở Hà Nội giai 
đoạn 1993 -  1997 tỷ lệ mắc UTV chuẩn theo tuổi là 
21/100.000 dân, đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ. ở 
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này là 13,6/100.000 
dân, đứng thứ hai sau ung thư cổ tử cung. Giai đoạn 2001-
2004, UTV có tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 29,7/100.000 
dân ở Hà Nội, 11,6/100.000 dân ở Thái Nguyên, 
10,5/100.000 dân ở Hải Phòng, 12,2/100.000 dân ở Huế, 
19,4/100.000 dân ở Cần Thơ. Đây là loại ung thư có tỷ lệ 
mắc đứng đầu trong các ung thư ở phụ nữ Việt Nam  

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu Mô tả một số đặc 
điểm chung của bệnh nhân ung thư vú đến khám và 
điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2005-2008 với những 
nội dung sau: 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
1. Đối tượng nghiên cứu 
1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn ca bệnh  
Tiêu chuẩn lựa chọn:  
- Bệnh nhân là nữ, trên 18 tuổi. 
- Bệnh nhân mới lần đầu tiên đến viện khám được 

chẩn đoán UTV giai đoạn II-IIIb và có kết quả mô bệnh 
học là ung thư vú.   

- Bệnh nhân chưa mãn kinh với chu kỳ kinh nguyệt 
đều (25 - 35 ngày) và có kinh ít nhất là 1 lần trong vòng 
35 ngày vừa qua. 

- Bệnh nhân tự nguyện tham gia nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn loại trừ  
- Bệnh nhân cũ đến khám lại và điều trị, bệnh nhân 

không có chẩn đoán giải phẫu bệnh lý. 
- Bệnh nhân có chu kỳ kinh không đều (dưới <25 

hoặc >35 ngày), hiện có thai, cho con bú trong vòng ba 
tháng hoặc có tiền sử cắt buồng trứng hai bên.  

- Đã mãn kinh tại thời điểm chẩn đoán (không chọn 
bệnh nhân mãn kinh vì bệnh nhân tham gia nghiên cứu 
cùng tham gia vào một nghiên cứu can thiệp về điều trị 
bổ trợ ung thư vú). 

1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn ca chứng 
Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện K là nữ trên tuổi 

18 mắc các bệnh khác không phải ung thư. 
- Bệnh nhân chưa mãn kinh với chu kỳ kinh nguyệt 

đều (25-35 ngày) và có kinh ít nhất là 1 lần trong vòng 
35 ngày vừa qua. 

- Bệnh nhân tự nguyện tham gia nghiên cứu và có 
khả năng trả lời phỏng vấn. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
- Các bệnh nhân có tiền sử ung thư và các bệnh về 

vú khác. 
- Bệnh nhân có chu kỳ kinh không đều (dưới <25 

hoặc >35 ngày), hiện có thai, cho con bú trong vòng ba 
tháng hoặc có tiền sử cắt buồng trứng hai bên. 

- Bệnh nhân không có khả năng trả lời phỏng vấn. 
Lý do chọn nhóm chứng tại bệnh viện 
- Số lượng bệnh nhân đến khám bệnh hàng ngày tại 

bệnh viện có khoảng 80% bệnh nhân mắc các bệnh lành 
tính không phải ung thư chính vì vậy chúng tôi chủ động 
chọn nhóm chứng có đặc điểm tương đồng với nhóm 
bệnh, hơn nữa chủ động chọn nhóm chứng tại bệnh viện 
sẽ thuận tiện cho việc theo dõi, thu thập thông tin của 
các đối tượng.   

- Nhóm chứng dễ được xác định, dễ chọn và có đủ 
số lượng do đó đỡ tốn kém về kinh tế. 

- Sử dụng bệnh nhân mắc bệnh khác làm nhóm 
chứng sẽ loại trừ được sai lệch lựa chọn do ảnh hưởng 
của các yếu tố mơ hồ đến sự nhập viện của họ. 

- Họ có thể nhận thức được và nhớ tốt hơn tiền sử 
phơi nhiễm trước đây của họ, do đó làm giảm nguy cơ 
sai lệch hồi tưởng. 

- Họ tình nguyện hợp tác tham gia nghiên cứu hơn so 
với người khoẻ mạnh và do đó hạn chế được sai lệch 
không đáp ứng. 

2. Thời gian nghiên cứu và địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2005-2008 tại 

Bệnh viện K. 
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thiết kế nghiên cứu 
áp dụng phương pháp nghiên cứu bệnh - chứng 
3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 
Cỡ mẫu tính toán lý thuyết được áp dụng theo công 

thức: 
 
 
áp dụng công thức tính cỡ mẫu trên chúng tôi tính 

toán được cỡ mẫu lý thuyết cho nhóm bệnh  là 177 bệnh 
nhân. 

Cỡ mẫu thu thập thực tế vào nghiên cứu: 180 bệnh 
nhân nhóm bệnh và 294 bệnh nhân nhóm chứng. 

3.3. Phương pháp thu thập thông tin 
-  Phỏng vấn:  Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng 

nghien cứu theo bộ câu hỏi đã được thiết kế. Quy trình 
phỏng vấn ca bệnh và ca chứng tương tự như nhau. Ca 
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bệnh được phỏng vấn trong vòng 24 giờ sau khi được 
đưa vào nghiên cứu. Ca chứng sẽ phải được xác định và 
phỏng vấn theo sơ đồ xác định và phỏng vấn ca chứng.  

3.4. Xử lý và phân tích số liệu 
Sử dụng chương trình EPI6.0 để nhập số liệu sau khi 

đã làm sạch số liệu. Phân tích số liệu được tiến hành 
bằng chương trình SPSS 11.5  khử nhiễu trong phân tích 
số liệu bằng phương pháp hồi quy logistic. Sử dụng các 
test thống kê y học (test, test ANOVA, 2). Khoảng tin 
cậy 95% được sử dụng cho các bộ test. ý nghĩa thống kê 
được công nhận với ngưỡng p < 0,05. 

Công thức tính tỷ suất chênh OR: 

bc
adOR   

Kết quả nghiên cứu 
1. Các đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 
Bảng 1: Đặc trưng nhân khẩu học của đối tượng 

nghiên cứu 
Nhóm bệnh 

(n=180) 
Nhóm chứng 

(n=294) Tuổi 
Số 

lượng 
Tỷ lệ% Số 

lượng 
Tỷ lệ% 

30 – 34 2 1,1 4 1,4 
35 – 39 22 12,2 39 13,2 
40 – 44 43 23,9 74 25,2 
45 – 49 89 49,5 134 45,6 

≥ 50 24 13,3 43 14,6 
X SD 45,1  4,3 44,9 4,4 

  Nơi sinh 
Nông thôn 149 82,2 243 82,7 
Thành thị 31 17,2 51 17,3 

Thời gian sống lâu nhất  
Nông thôn 128 71,1 222 75,5 
Thành thị 52 28,9 72 24,5 

Trình độ học vấn  
Chưa từng đi học 2 1,1 4 1,4 

Cấp 1 13 7,2 18 6,1 
Cấp 2 82 45,5 124 42,2 
Cấp 3 54 30,0 93 31,7 

Cao đẳng, đại học 20 11,1 35 11,9 
Trên đại học 9 5,0 20 6,8 

Nghề nghiệp (nhóm nghề) 
Nông/lâm/ngư nghiệp 95 52,8 151 51,4 

Công nhân 28 15,7 32 10,8 
Buôn bán 8 4,4 22 7,5 

Cán bộ hành chính  34 18,9 63 21,4 
Khác 15 8,3 26 8,8 

Tình trạng hôn nhân 
Độc thân 9 5,0 8 2,7 
Có chồng 160 88,9 272 92,5 

Ly h«n/ly th©n/gãa 11 6,1 14 4,8 

- Đối tượng nghiên cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 
45 - 49 (49,5% ở nhóm bệnh và 45,6% ở nhóm chứng). 

- Tuổi trung bình của các bệnh nhân UTV được chọn 
vào nghiên cứu là 45,1 ± 4,3 tuổi. 

- Chiếm một tỉ lệ khá cao số đối tượng sinh ở nông 
thôn: 82,2% trong nhóm bệnh và 82,7% trong nhóm 
chứng. 

- Chỉ có một tỷ lệ nhỏ đối tượng tham gia vào nghiên 
cứu sinh ra ở thành thị (17,2% trong nhóm bệnh và 
17,3% trong nhóm chứng).  

- Số đối tượng nghiên cứu có thời gian sống lâu nhất 
ở thành thị là (28,9% trong nhóm bệnh và 24,5% trong 

nhóm chứng).  
- Về trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu cho 

thấy, trình độ cấp 2 có 45,5% số đối tượng trong nhóm 
bệnh và 42,2% đối tượng trong nhóm chứng 30,0% đối 
tượng trong nhóm bệnh và 31,7% đối tượng trong nhóm 
chứng học hết cấp 3. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có trình 
độ cao đẳng, đại học và trên đại học là chiếm trên 
16,0%. Vẫn có một phần nhỏ số đối tượng tham gia vào 
nghiên cứu chưa từng đi học. 

- Đa số các đối tượng tham gia vào nghiên cứu có 
nghề nghiệp là nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp 
chiếm tỷ lệ cao nhất 51,0%, tiếp đến là nhóm cán bộ 
hành chính chiếm tỉ lệ, trong khi, nhóm đối tượng nghiên 
cứu có nghề nghiệp là công nhân chiếm trên  10,0%.  

- Đa phần đối tượng tham gia vào nghiên cứu đang 
sống cùng chồng (trên 90%), nhóm đối tượng nghiên cứu 
sống độc thân hoặc góa, ly hôn hay ly thân chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ. 

2. Vị trí mắc ung thư vú của đối tượng nghiên cứu 

39%
61%

Vú trái Vú phải

 
Biểu đồ 1. Phân bố bệnh nhân ung thư vú theo vị trí 

ung thư  
- Từ biểu đồ trên cho thấy, số bệnh nhân bị ung thư 

vú trái là cao nhất và có tới 110/180 trong tổng số bệnh 
nhân tham gia nghiên cứu và chiếm tỷ lệ 61%.   

- Trong khi ung thư vú phải chỉ có 70/180 bệnh nhân 
chiếm tỷ lệ 39,0%.  

3. Các yếu tố nguy cơ của ung thư vú 
3.1. Ung thư vú và tuổi 
Bảng 2: Mối liên quan giữa ung thư vú và tuổi 

Nhãn 
tuổi 

Bệnh 
(n=180) 

Chứng 
(n=294) 

OR CI 95% p 

≥ 50 24 43 1,00 0,46-2,15 0,86 
40 - 49 132 208 1,14 0,64-2,03 0,74 
30 - 39 24 43 1   

- So sánh giữa nhóm bệnh và nhóm chứng theo các 
nhóm tuổi cho thấy nguy cơ mắc UTV ở nhóm tuổi 40 - 
49 cao nguy cơ mắc nhóm tuổi 30 - 39 là 1,14 lần. Tuy 
nhiên, kiểm định thống kê cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ 
mắc UTV giữa các nhóm tuổi của các đối tượng tham gia 
trong nghiên cứu là không có ý nghĩa thống kê (p > 
0,05). 

3.2. Ung thư vú và nơi cư trú 
Bảng 3: Mối liên quan giữa UTV với thời gian sống 

lâu nhất ở thành thị, nông thôn. 
Nơi sống Bệnh 

(n=180) 
Chứng 
(n=294) 

OR CI 95% p 

  Nông thôn          149 222 1,56 0,9- 2,5 0,08 
Thành thị 31 72 1   

- So sánh giữa nhóm bệnh và nhóm chứng theo thời 
gian sống lâu nhất ở thành thị và nông thôn cho ta thấy 
có sự khác biệt giữa hai nhóm. Tuy nhiên sự khác biệt 
này là không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 

3.3. Ung thư vú và tình trạng hôn nhân 
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Bảng 4: Mối liên quan giữa ung thư vú và tình trạng 
hôn nhân 

Tình trạng 
hôn nhân 

Bệnh 
(n=180) 

Chứng 
(n=294) 

OR CI 95% p 

Độc thân 9 8 1.91 0,66 - 5,57 0,28 
Ly hôn/ ly 
th©n/gãa 

11 14 1,34 0,55 - 3,22 0,62 

Có chồng 160 272 1   
- So sánh giữa nhóm bệnh và nhóm chứng theo tình 

trạng hôn nhân cho ta thấy nguy cơ mắc UTV trong 
nhóm phụ nữ sống độc thân cao hơn gần 2 lần nhóm 
phụ nữ có chồng, nguy cơ mắc UTV nhóm phụ nữ sống 
ly hôn/ly thân/goá cao hơn nguy cơ mắc của nhóm phụ 
nữ có chồng. Tuy nhiên kiểm định thống kê cho thấy sự 
khác biệt này là không có ý nghĩa thông kê (p > 0,05). 

Kết luận: 
Qua nghiên cứu các yếu tố nguy cơ của ung thư vú, 

chúng tôi đưa ra một số kết luận như sau: 
- Bệnh nhân UTV ở nhóm tuổi ở nhóm tuổi 45 - 49 

chiếm 49,5%, tuổi trung bình của các bệnh nhân UTV 
trong nghiên cứu là 45,1 - 4,3 tuổi. 

- Bệnh nhân UV sinh ra nông thôn chiếm tỷ lệ 82,2%, 
nhóm chứng chiếm tỷ lệ 82,7%.  

- Trình độ học vấn bệnh nhân UTV học cấp 2 chiếm 
tỷ lệ cao nhất 45,5%, nhóm chứng 42,2%. 

- Nghề nghiệp bệnh nhân UTV chủ yếu là nhóm 
nghề nông nghiệp chiếm 52,8%, nhóm chứng chiếm tỷ lệ 
51,4%. 

- Tình trạng hôn nhân nhóm bệnh nhân UTV sống 
cùng chồng chiếm tỷ lệ cao 88,9%, nhóm chứng chiếm 
92,5%. 

- Ung thư vú gặp nhiều nhất ở vú trái (61%). 
Tài liệu tham khảo 
1. Trần Văn Thuấn: Sàng lọc phát hiện sớm bệnh 

ung thư. Nhà xuất bản y học.2007, 25-28 
2. Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Mạnh Quốc, 

Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Chấn Hùng. Tình hình bệnh 
ung thư ở Việt Nam năm 2000. Tạp chí thông tin Y dược 
số 2 năm 2001 (tr 19 -26). 

3. Nguyễn Bá Đức, Ngô Thu Thoa, Hồ Thị Minh 
Nghĩa. Kết quả sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú ở 
cộng đồng Tạp chí Thông tin Y dược - số chuyên đề ung 
thư (11/1999) Tr 16 -19. 

4. Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Văn Vi, Phạm Hoàng 
Anh…Kết quả sơ bộ khám sàng lọc ung thư vú và phụ 
khoa cho phụ nữ huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Tạp 
chí Y học thực hành số 457 năm 2003. tr 25- 29. 

5. Nguyễn Bá Đức. Bệnh học ung thư vú. Nhà xuất 
bản y học năm 2003. tr 76-88. 

 
ƯỚC TÍNH TỶ LỆ MẮC CÚM A/H1N1 ĐẠI DỊCH 2009 Ở HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI 

 
Phan Văn Tính, Trần Ngọc Hữu 

Viện Pasteur TP. Ho Chí  Minh  
 
TÓM TẮT: 
Năm 2009, Thế giới xảy ra đại dịch cúm do vi rút 

cúm A/H1N1 đại dịch 2009 gây nên. Ở Việt Nam, dịch 
đã xuất hiện từ cuối tháng 5/2009, theo số liệu báo cáo 
đến cuối năm 2009 đã có trên 12.000 ca mắc, 61 trường 
hợp tử vong. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể chưa phản 
ánh đúng số trường hợp mắc thực sự trong cộng đồng. 

Mục đích của nghiên cứu là ước tính tỉ lệ mắc cúm 
A/H1N1 đại dịch 2009 ở huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. 

Nghiên cứu được thực hiện dựa vào hoạt động giám 
sát cúm trọng điểm ở bệnh viện huyện Xuân Lộc tỉnh 
Đồng Nai, điều tra tỉ lệ mắc cúm trong cộng đồng theo 
phương pháp chọn 30 cụm ở huyện Xuân Lộc. 

Kết quả cho thấy, trong thời gian 9 tháng (6/2009 – 
3/2010), tỉ lệ dương tính với vi rút cúm các loại ở các 
bệnh nhân có hội chứng cúm đến khám ở bệnh viện 
huyện Xuân Lộc là 28,49%, trong đó dương tính với cúm 
A/H1N1 đại dịch 2009 là 15,9%, cúm A/H3 là 7,54%, 
cúm B là 5,02%. Tỉ lệ người có hội chứng cúm ở cộng 
đồng là 27,1%. Số lượt mắc cúm dao động từ 1 - 9 
lượt/bệnh nhân. Tỉ lệ nhiễm cúm A/H1N1 đại dịch 
2009/100.000 dân ở huyện Xuân Lộc trong thời gian xảy 
ra dịch là 4.821 lượt. 

Từ khoá: cúm A/H1N1 đại dịch 2009, huyện Xuân 
Lộc - tỉnh Đồng Nai  

SUMMARY 
ESTIMATED PREVALENCE OF A/H1N1 

PANDEMIC 2009 IN XUAN LOC DISTRIC, DONG NAI 
PROVINCE DURING THE OUTBREAK, FROM 6/2009-
3/2010 

In 2009, the world suffered from the flu pandemic 
caused by new H1N1 strain. In Vietnam, the first case of 
pandemic A/H1N1 2009 occurred in late May 2009. Until 
to the end of year 2009 there were over 12,000 cases 
and 61 deaths. However, these data did not reflect the 
real situation of the flu epidemic in Vietnam. The study 
was carried out, based on sentinel influenza surveillance 
activities at Xuan Loc district hospital and based on 30 
clusters sampling survey in Xuan Loc. Results has 
showed that, during 9 months, from 6/2009 – 3/2010, the 
positive rate with influenza virus was 28,49%, with 
A/H1N1 pandemic 2009, A/H3, B was 15,9%, 7,54%, 
5,02% respectively. ILI rate in Xuan Loc was 27,1%, ILI 
episode per patient was 1 - 9. The estimated prevalence 
of A/H1N1 pandemic 2009 in Xuan Loc distric, Dong Nai 
province during the outbreak, from 6/2009 – 3/2010 was 
4.821 episodes/100.000 population. 

Keywords: A/H1N1 pandemic 2009, Xuan Loc 
distric, Dong Nai province 

ĐẶT VẤN ĐỀ:  
Trong năm 2009, toàn Thế giới đã xảy ra đại dịch do 

cúm A/H1N1 đại dịch 2009. Kể từ khi ca cúm A/H1N1 
đại dịch 2009 được được báo cáo đầu tiên ở Mexico 
được thông báo vào ngày 18/03/2009, toàn thế giới đã 
có 378.223 ca dương tính và 4.525 người tử vong. Ở 
Việt Nam, trong thời gian đại dịch đã có trên 12.000 ca 
dương tính, 57 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dữ liệu 
trên có thể chưa phản ánh đúng thực trạng nhiễm cúm 
A/H1N1 đại dịch 2009 ở nước ta do có trường hợp 
nhiễm cúm không có triệu chứng, không đến cơ sở y tế 


